
 

VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC 

                                                                             Lưu Văn Quảng(*) 

I. Một số vấn đề về quyền lực nhà nước 

1. Sự tồn tại tất yếu của quyền lực 
nhà nước 

Quyền lực nhà nước là yếu tố không 
thể thiếu để thiết lập trật tự, thiết lập 
các quy tắc vận hành trong một xã hội. 
Nói tới xã hội là đã bao hàm quyền lực 
và ngược lại. Đây là nền tảng trong 
tuyên bố của Aristotle rằng: “con người 
là một động vật chính trị” (xem thêm: 
19). Theo Aristotle, con người do tự 
nhiên có khuynh hướng sống thành 
cộng đồng. Ngay từ đầu, con người đã 
liên kết lại với nhau vì mỗi cá nhân 
không thể sống, không thể tồn tại trong 
môi trường nguyên thủy. Điều này 
không phải là sự lựa chọn, mà là sự bắt 
buộc tự nhiên của con người. Do vậy, 
trong xã hội tất yếu sẽ tồn tại một loại 
quyền lực, một trật tự tự nhiên là có 
một số người ra lệnh và một số người 
khác phải phục tùng. Quyền lực đó sẽ 
thiết lập các quy tắc tối thiểu mang tính 
bắt buộc để con người có thể sống với tư 
cách là một nhóm, một cộng đồng. 

Bản thân quyền lực nhà nước không 
hoàn toàn tạo ra sự tuân thủ. Vấn đề là 
ở chỗ, mỗi cá nhân trong xã hội đều 
nhận thức về sự cần thiết phải duy trì 
trật tự, và cần phải tạo ra một quyền 
lực chung đứng trên xã hội, điều hành 
mọi hoạt động trong xã hội để mang lại 
tự do và an ninh cho tất cả mọi người. 

Tính tổ chức của một cộng đồng xã hội 
sẽ tan rã nếu các thành viên của nó 
không có khả năng nhận thức được một 
trật tự tất yếu mà tất cả mọi người có 
thể chấp nhận. (*) 

Mặt khác, cùng với sự phát triển 
của xã hội loài người, yêu cầu của hoạt 
động sản xuất, của phân công lao động 
xã hội cũng dẫn tới sự tất yếu tồn tại 
quyền lực nhà nước. Do nhu cầu tự 
nhiên của sản xuất đòi hỏi các thành 
viên sống trong xã hội phải phối hợp với 
nhau, từ đó xuất hiện sự cần thiết “phải 
phục tùng một sự chuyên chế thực sự, 
bất chấp tổ chức xã hội là như thế nào”. 
Chính vì vậy, trong tác phẩm Bàn về 
quyền uy, Engels đã viết: “Một quyền uy 
nhất định, không kể quyền uy đó đã 
được tạo ra bằng cách nào; và mặt khác, 
một sự phục tùng nhất định, đều là 
những điều mà trong bất cứ tổ chức xã 
hội nào, cũng đều do những điều kiện 
vật chất trong đó tiến hành sản xuất và 
lưu thông sản phẩm, làm cho trở nên tất 
yếu đối với chúng ta” (1, tập.18, tr.421).  

Quyền lực nhà nước nảy sinh từ 
những nhu cầu chung của cả cộng đồng 
xã hội. Nhờ có quyền lực mà xã hội tồn 
tại trong an ninh, trật tự và được tổ 
chức. Sự xuất hiện của quyền lực nhà 
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nước đã hướng mọi nỗ lực và hành vi 
của mọi thành viên trong xã hội vào việc 
thực hiện những chuẩn mực giá trị 
chung được cả cộng đồng chấp nhận, vì 
sự tồn tại và vì lợi ích chung của các 
thành viên trong xã hội. 

Như vậy, có thể nói, quyền lực nhà 
nước thực chất là quyền lực công của xã 
hội do người dân ủy nhiệm nhằm thực 
hiện lợi ích của các cá nhân và cộng đồng. 

Trong xã hội có giai cấp, quyền lực 
nhà nước là quyền lực chính trị của giai 
cấp chiếm địa vị thống trị về kinh tế 
trong xã hội, là công cụ bạo lực có tổ 
chức của một giai cấp để trấn áp một 
giai cấp khác. Mặt khác, với tư cách là 
một quyền lực công, quyền lực nhà nước 
được lập nên để thực hiện những chức 
năng công cộng khác.   

2. Đặc trưng của quyền lực nhà nước 

 Khi bàn về quyền lực nhà nước, 
người ta thường nói đến hai thuộc tính 
căn bản của nó là: tính chính đáng và 
tính độc quyền cưỡng chế. 

(1) Tính chính đáng (legitimacy) 
của quyền lực nhà nước được hiểu là sự 
chấp nhận, sự đồng tình của người dân 
đối với một chế độ cai trị, hay niềm tin 
vào một sự cai trị hợp lý. Nói cách khác, 
tính chính đáng chính trị có nghĩa là 
niềm tin của người dân vào thẩm quyền 
và tính hợp lý trong các hoạt động của 
nhà nước. Khi người dân tin rằng quyền 
lực của nhà nước là chính đáng, họ sẽ tự 
thấy có bổn phận và nghĩa vụ phải tuân 
thủ các mệnh lệnh mà nhà nước đưa ra. 
Sự tuân thủ quyền lực nhà nước của 
người dân không xuất phát từ sự sợ hãi 
cường quyền, sợ bị trừng phạt, mà là từ 
sự tự công nhận tính hợp lý trong các 
quyết định của nhà nước. Quyền lực nhà 
nước được người dân tuân thủ một cách 
tự giác, và do vậy nó cũng làm cho tính 

hiệu lực và hiệu quả của nhà nước tăng 
lên. Người ta có thể dùng nhiều thước 
đo khác nhau để đo lường tính chính 
đáng của một chế độ, ví dụ tính số lượng 
cảnh sát trên đầu người dân là một 
cách. Theo cách tính này, ở những nước 
có số lượng cảnh sát tính bình quân đầu 
người thấp (chẳng hạn, ở một số quốc 
gia Bắc Âu như Na Uy, Thuỵ Điển, Đan 
Mạch), chứng tỏ Chính phủ của họ có 
tính chính đáng cao. Bởi vì ở những 
nước này, người dân đồng thuận với các 
chính sách, các hoạt động của chính 
phủ, nên sự tồn tại của một bộ máy 
cảnh sát đông đảo là không cần thiết. 
Trong khi đó, ở những quốc gia có số 
lượng cảnh sát tính trên đầu người cao 
(chẳng hạn ở một số quốc gia châu Phi - 
những nơi luôn phải đối phó với tình 
trạng bất ổn) thì tính chính đáng của 
quyền lực cũng thấp, vì người dân dưới 
các hình thức công khai, hoặc ngấm 
ngầm bất tuân các mệnh lệnh, các chính 
sách của chính quyền (10, p.3). 

Theo Max Weber, trong xã hội có ba 
loại quyền lực được cho là chính đáng: 
Quyền lực truyền thống, quyền lực dựa 
trên sự cuốn hút và quyền lực hợp pháp. 
Mỗi loại quyền lực trên được xác lập 
theo những phương thức khác nhau và 
được người dân chấp nhận. Tính chính 
đáng của quyền lực truyền thống 
thường dựa trên sự tiếp nhận mặc định 
từ thói quen tuân thủ các chuẩn mực, 
đạo đức từ xa xưa, được nhiều đời công 
nhận; Tính chính đáng của quyền lực 
dựa trên sự cuốn hút, dựa trên các 
phẩm chất cá nhân đặc biệt. Chính do 
các phẩm chất đặc biệt này mà quyền 
lực được coi là chính đáng, cần được 
tuân thủ; quyền lực hợp pháp là quyền 
lực được hình thành dựa trên các quy 
trình, thủ tục, luật lệ đã được thiết lập 
trong xã hội, nó được đặt trên cơ sở 
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niềm tin rằng, bản thân hệ thống pháp 
luật đã có tính hợp lý (11, p.215). Trong 
ba loại quyền lực trên, thì có hai loại 
thuộc về quyền lực thể chế, quyền lực 
gắn với vị trí (quyền lực hợp pháp và 
quyền lực truyền thống), trong khi chỉ 
có một loại (quyền lực dựa trên sự cuốn 
hút) gắn với các phẩm chất của các cá 
nhân.  

Nhìn chung, khi xem xét cái gì làm 
nên "tính chính đáng", có thể thấy có 
hai cách nhìn cơ bản:  

* Tính chính đáng xuất phát từ 
những nguyên tắc "khách quan" và "tự 
nhiên". Đó là những "nghĩa vụ", "chuẩn 
mực đạo đức", v.v... mà con người sống 
trong xã hội phải tuân theo. Những 
chuẩn mực đó có thể được "phát hiện" ra 
qua các nghiên cứu. Từ đó, các "nguyên 
tắc" về chính phủ được đưa ra như một 
hệ quy chiếu để đánh giá tính chính 
đáng. Đó là các tiêu chí "khách quan", 
"hợp lý", "khoa học" (xem: 15). 

* Tính chính đáng xuất phát từ sự 
tích tụ các chuẩn mực trong quá trình 
lịch sử, được mọi người (trong những 
thời đoạn lịch sử nhất định) chia sẻ và 
công nhận (tuy có thể ngược với các 
"chuẩn mực" khách quan của những 
người bên ngoài xã hội đó). Đó là tiêu 
chí có tính chất lịch sử và truyền thống 
văn hóa (xem thêm: 12, p.29-40).  

Điểm chung của cả hai cách nhìn 
nhận này là tính chính đáng không thể 
do cưỡng ép, mà phải thông qua quá 
trình thuyết phục, đối thoại, tranh biện 
để đi tới đồng thuận.  

Tính chính đáng của quyền lực nhà 
nước được coi là điều kiện căn bản cho 
việc thực thi quyền lực, là yếu tố làm 
cho quyền lực nhà nước được người dân 
chấp nhận và tuân theo. Ngày nay, một 
quyền lực nhà nước được coi là chính 

đáng ít nhất phải đảm bảo ba yếu tố 
(xem: 15, tr.23): 

- Quyền lực đó phải đại diện được 
lợi ích của người dân: Các quyết định, 
chính sách của nhà nước là nhằm phục 
vụ cho người dân, thể hiện những mong 
đợi của người dân chứ không phải chỉ để 
phục vụ cho nhà nước, và những mong 
muốn của giới cầm quyền. 

- Quyền lực đó phải được lập nên 
một cách hợp lệ: Có nghĩa rằng, quyền 
lực đó phải được lập nên thông qua các 
thủ tục đã được pháp luật quy định. 
Thông qua các cuộc bầu cử tự do và dân 
chủ, người dân thực hiện sự ủy nhiệm 
quyền lực của mình cho những người cầm 
quyền. Đó cũng có thể là thứ quyền lực 
được kế thừa theo truyền thống, chẳng 
hạn như quyền lực của nhà vua Nhật 
Bản, quyền lực của Nữ hoàng Anh với tư 
cách là nguyên thủ của các quốc gia này.  

- Quyền lực đó phải được sử dụng 
đúng mục đích và hiệu quả: Quyền lực 
nhà nước phải phục vụ nhân dân, chứ 
không phải chỉ phục vụ một nhóm đặc 
quyền nào đó trong xã hội. Một quyền 
lực nhà nước hiệu quả được đánh giá 
trên cơ sở kết quả của việc thực thi 
quyền lực, tính tối ưu của việc đưa ra các 
quyết định. Như vậy, khi nhà nước đưa 
ra các chính sách sai, chậm, hoặc kém 
hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực quốc 
gia, quyền lực nhà nước cũng mất đi một 
phần quan trọng tính chính đáng, mặc 
dù bộ máy nhà nước đó được bầu chọn 
một cách hợp pháp và cam kết phục vụ 
nhân dân.  

(2) Tính độc quyền cưỡng chế: Một 
trong những chức năng quan trọng của 
quyền lực nhà nước là duy trì trật tự xã 
hội, đảm bảo an ninh và an toàn cho các 
thành viên của cộng đồng với tư cách là 
một quyền lực công. Để thực hiện chức 
năng đó, chỉ nhà nước mới có độc quyền 
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kiểm soát quân đội, sử dụng vũ lực và 
quyền lực đó được coi là hợp pháp (xem: 
17, tr.24-25). Điều này tạo nên sự khác 
biệt giữa quyền lực nhà nước với các loại 
quyền lực của các đảng phái, của các 
nhóm lợi ích hay của các lực lượng xã 
hội khác. Khi nhà nước đưa ra các mệnh 
lệnh, các chính sách, người dân sẽ phải 
tuân theo bất kể họ có bằng lòng hay 
không. Trong trường hợp họ chống lại 
các chính sách, các mệnh lệnh của nhà 
nước, họ có thể sẽ bị trừng phạt. Tất 
nhiên, trong một xã hội dân chủ, người 
dân cũng sẽ có các kênh để phản hồi 
thông tin đối với quyền lực này nếu họ 
muốn. Nhưng ít nhất trong chừng mực 
nhà nước còn chưa thay đổi các mệnh 
lệnh và các chính sách của mình, thì 
mọi sự bất tuân lệnh đều có thể được coi 
là các hành vi chống đối nhà nước.  

II. Nhu cầu phải kiểm soát quyền lực nhà nước 

Quyền lực luôn có tính hai mặt. Một 
mặt, quyền lực mang tính tất yếu với 
nghĩa là trong xã hội có tổ chức thì 
quyền lực là vấn đề không thể thiếu để 
duy trì xã hội trong vòng trật tự, đảm 
bảo lợi ích chung của cộng đồng; mặt 
khác, quyền lực luôn có xu hướng bị lạm 
dụng bởi những người nắm quyền nếu 
quyền lực của họ không bị kiểm soát. 

Như vậy, sự tồn tại của quyền lực 
trong xã hội là tất yếu, nhưng tại sao lại 
phải kiểm soát nó? Chúng tôi xin đưa ra 
mấy lý do sau đây: 

(1) Quyền lực nhà nước là quyền lực 
được ủy nhiệm. Như đã phân tích ở các 
phần trên, quyền lực nhà nước không 
phải là thứ quyền lực từ trên trời rơi 
xuống, mà là quyền lực do người dân ủy 
nhiệm. Theo cách hiểu thông thường, sự 
ủy nhiệm xuất hiện khi một chủ thể nào 
đó vì những lý do khách quan không thể 
tự giải quyết những vấn đề của riêng 
mình, và họ đã nhờ một chủ thể khác 

thực hiện công việc này. Sự ủy quyền 
được thực hiện thông qua một bản hợp 
đồng. Người được ủy quyền thực thi 
nhiệm vụ dưới danh nghĩa của chủ thể 
đã ủy quyền cho mình. Trong mối quan 
hệ này, chủ thể ủy quyền giữ vai trò chi 
phối người được ủy quyền. Chủ thể ủy 
quyền có thể buộc người được ủy quyền 
phải hành động theo cách thức mà họ 
mong muốn. Nếu xét mối quan hệ giữa 
nhà nước và nhân dân, thì nhân dân luôn 
là chủ thể gốc của quyền lực (bên A), còn 
nhà nước là người thừa hành (bên B), nhà 
nước có nghĩa vụ phải phục vụ nhân dân, 
thực hiện những gì đã cam kết trong “khế 
ước xã hội” (xem: 18, tr.30-31). 

Đây chính là lý do tại sao, trong các 
xã hội dân chủ hiện đại, bầu cử được sử 
dụng như là phương tiện chính yếu để 
người dân thực hiện sự ủy quyền, lựa 
chọn người cầm quyền. Hàng năm, trên 
khắp thế giới, bất kể sự khác biệt về chế 
độ chính trị, diễn ra hàng trăm cuộc bầu 
cử khác nhau, để bầu ra các chức danh 
quyền lực từ cấp trung ương đến cấp địa 
phương. Tổng thống Barack Obama của 
Mỹ, Thủ tướng David Cameron của Anh, 
hay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung 
Quốc, v.v... dù được bầu chọn theo những 
cách thức khác nhau, nhưng họ đều 
nhân danh nhân dân khi đưa ra các 
quyết định của mình. 

Các quan chức được bầu sẽ phải cam 
kết phục vụ cho lợi ích của người dân. 
Nếu họ không giữ lời hứa, người dân sẽ 
lựa chọn một ứng viên khác xứng đáng 
hơn trong cuộc bầu cử lần sau... 

Một lẽ tự nhiên, ở đâu xuất hiện sự 
ủy quyền thì ở đó xuất hiện nguy cơ 
quyền lực bị lạm dụng. Thực tiễn lịch sử 
hàng nghìn năm cho thấy, quyền lực 
nhà nước luôn có xu hướng tự mở rộng 
và tự tăng cường vai trò của mình. Để 
biết được nhà nước có thực hiện đúng 
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những điều mà mình đã ủy nhiệm, đã 
thỏa thuận hay không, chắc chắn người 
dân phải kiểm soát quyền lực này. Để 
tạo điều kiện cho người dân có cơ hội để 
kiểm soát những người cầm quyền, ở 
hầu hết các nước trên thế giới đều đưa 
ra các quy định về nhiệm kỳ và các điều 
kiện đảm bảo cho người dân có thể tước 
quyền nếu như các quan chức được bầu 
có hành vi lạm dụng quyền lực.  

(2) Quyền lực nhà nước bao giờ cũng 
được giao cho một nhóm người nắm giữ, 
nên nó rất dễ bị các lợi ích cá nhân thao 
túng, lạm dụng. Quyền lực cần được tập 
trung để tạo nên sức mạnh chung, và 
nhà nước sử dụng quyền lực công đó để 
giải quyết những vấn đề chung của cộng 
đồng - những vấn đề mà bản thân mỗi 
cá nhân riêng lẻ không thể giải quyết. 
Trong quá trình sử dụng quyền lực vì 
mục đích chung, bản thân những người 
cầm quyền cũng được hưởng lợi với tư 
cách là một thành viên của cộng đồng. 
Nhưng bên cạnh đó, họ có động cơ dùng 
quyền lực công để thoả mãn nhu cầu cá 
nhân của mình. Điều này xuất phát từ 
bản tính tư lợi và vị kỷ của con người. 
Theo lý thuyết lựa chọn công cộng, con 
người luôn có sẵn bản tính tư lợi, chịu 
ảnh hưởng bởi các loại tình cảm, dục 
vọng khác nhau. Vì thế, việc sử dụng 
quyền lực chung để thực hiện lợi ích 
riêng là xu hướng phổ biến trong tổ chức 
và thực thi quyền lực nhà nước từ trước 
tới nay. Quyền lực nhà nước trong một 
xã hội dân chủ về nguyên tắc là ý chí 
chung của số đông được giao cho một 
nhóm người nắm giữ. Những con người 
này trên danh nghĩa đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của số đông, sử dụng 
quyền lực để điều hành hoạt động đem 
lại lợi ích cho cộng đồng. Trong quá 
trình thực hiện, ranh giới giữa lợi ích 
cộng đồng và lợi ích cá nhân, lợi ích 

chung và lợi ích riêng nhiều khi không 
được phân biệt một cách rạch ròi, do 
người cầm quyền có thể sử dụng quyền 
lực chung, sử dụng chiếc áo khoác công 
quyền để phục vụ cho lợi ích riêng của họ. 
Khi lợi ích của cá nhân những người cầm 
quyền được đặt lên trên lợi ích của cộng 
đồng, thì bộ máy nhà nước do những 
người đó kiểm soát về thực chất đã không 
còn là nơi thể hiện ý chí chung và bảo vệ 
lợi ích của người dân nữa. Khi đó, quyền 
lực nhà nước đã bị tha hóa, biến chất.  

Đặc tính vị kỷ và khát vọng quyền 
lực của con người đã được các nhà tư 
tưởng chính trị sử dụng trong các phân 
tích chính trị. Nhà sử học Anh đầu thế 
kỷ XX, Lord Acton, đã diễn đạt đặc tính 
này bằng một thứ ngôn ngữ sắc sảo: 
“Quyền lực luôn có xu hướng đồi bại. 
Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sự đồi bại 
tuyệt đối” (xem: 13, tr.720). Vì vậy, để 
ngăn ngừa nguy cơ quyền lực bị lạm 
dụng, hầu hết các nước trên thế giới hiện 
nay tổ chức bộ máy nhà nước theo 
nguyên tắc “tam quyền phân lập” nhằm 
tạo ra cơ chế “kiềm chế” và “đối trọng” 
giữa các nhánh lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Tuy cùng xuất phát từ một mô 
hình lý thuyết, nhưng giữa các nước lại 
có sự ứng dụng khác nhau tuỳ thuộc vào 
hoàn cảnh lịch sử, văn hoá chính trị, sự 
thức tỉnh của giới tinh hoa của đất nước 
họ ở thời điểm mô hình được thiết kế. 
Nước Anh được xem là quốc gia có mô 
hình phân quyền “mềm dẻo”, do không 
có sự phân tách một cách rõ ràng về mặt 
nhân sự giữa các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Trong khi đó, 
nước Mỹ với đặc trưng “nền chính trị 
của những ngoại biệt” được xem là mô 
hình phân quyền “cứng rắn” và triệt để 
nhất do thiết kế nhân sự của ba nhánh 
quyền lực hoàn hoàn tách biệt nhau. 
Sau đó, người Pháp, trên cơ sở đánh giá 
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những điểm mạnh và yếu của cả mô 
hình Anh và Mỹ, thông qua bản hiến 
pháp của nền Cộng hoà thứ năm (1958) 
đã sáng tạo ra mô hình “hỗn hợp”, với sự 
kế thừa và pha trộn của cả hai mô hình 
kể trên.     

Cho dù có sự khác biệt trong cách 
thức tổ chức bộ máy nhà nước, nhưng cả 
ba mô hình kể trên đều dựa trên 
nguyên lý “dùng quyền lực để kiểm soát 
quyền lực”, làm cho những người nắm 
giữ quyền lực công không thể lạm 
quyền, hay sử dụng quyền lực cho các 
mục đích mang tính cá nhân của mình. 

 Trên thực tế, bất chấp các loại lý 
thuyết và mô hình, hiện tượng tham 
nhũng, lợi dụng chức quyền của các 
quan chức trong bộ máy nhà nước vẫn 
tương đối phổ biến trên thế giới, đặc biệt 
là ở các nước đang phát triển, khi mà hệ 
thống kiểm soát quyền lực vẫn còn chưa 
đủ mạnh để ngăn ngừa các hành vi lạm 
dụng. Trong mấy năm gần đây, một loạt 
các quan chức và cựu quan chức cao cấp 
của nhiều quốc gia đã phải ra hầu tòa vì 
hành vi tham nhũng, xâm hại tài sản 
công, phục vụ cho lợi ích cá nhân như 
trường hợp hai cựu tổng thống Đài Loan 
Trần Thủy Biển và Lý Đăng Huy, cựu 
tổng thống Peru, Alberto Fujimori, cựu 
tổng thống Argentina, Fernando de la 
Rue…  

 (3) Quyền lực nhà nước là ý chí 
chung của xã hội, nhưng lại được giao 
cho một số người với những khả năng 
hữu hạn thực hiện, do vậy nó có thể 
chứa đựng nguy cơ mắc sai lầm. Một 
điều khá hiển nhiên: đã là con người ai 
cũng có thể mắc sai lầm. Do vậy, với tư 
cách là con người, những người nắm giữ 
quyền lực nhà nước cũng có thể mắc sai 
lầm trong quá trình thực thi quyền lực 
của mình. Nếu rủi ro này xảy ra, trong 
khi bản thân các chủ thể quyền lực chỉ 

chịu một phần tổn hại (bị mất uy tín 
trước cộng đồng...), thì cộng đồng, xã hội 
lại là đối tượng phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề nhất. Người nắm 
quyền có thể dẫn dắt cả hệ thống tổ 
chức quyền lực nhà nước đi theo những 
nhận thức, những mục tiêu chính trị sai 
lầm của mình, và do đó có thể dẫn tới sự 
đổ vỡ của cả hệ thống.  

Lịch sử thế giới hiện đại đã chứng 
kiến không ít các trường hợp quyền lực 
nhà nước bị các cá nhân lạm dụng đã 
dẫn tới những hậu quả khôn lường cho 
nhân loại. Những nhận thức lệch lạc và 
sự ngông cuồng của Hitler đã được phổ 
biến trở thành niềm tin của toàn nước 
Đức, đã gây ra cuộc Chiến tranh Thế 
giới thứ II đẫm máu; sự ấu trĩ và khát 
vọng cá nhân của Polpot đã gây ra nạn 
diệt chủng ở Campuchia,... Đó là những 
ví dụ điển hình về việc quyền lực nhà 
nước bị những người cầm quyền sử dụng 
vào những mục đích cá nhân xấu xa. 

Từ một góc nhìn khác có thể thấy, 
những đòi hỏi về tính hợp lý của quyền 
lực nhà nước từ phía người dân bao giờ 
cũng lớn hơn rất nhiều so với khả năng 
phục vụ của bộ máy nhà nước. Trong 
quá trình thực thi quyền lực, chính sự 
hữu hạn về năng lực điều hành nhiều 
khi đã làm cho các quyết định, chính 
sách của nhà nước không đem lại hiệu 
quả mong muốn cho người dân, thậm chí 
còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền 
và lợi ích của họ. Chính vì vậy, thiết lập 
một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả 
là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo cho 
các quyết định, chính sách được bàn bạc, 
thảo luận kỹ trước khi nó được ban hành, 
hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa ra 
những quyết định sai lầm.  

(4) Nhà nước là chủ thể quyền lực có 
độc quyền cưỡng chế hợp pháp: Quyền 
lực này tạo cho nhà nước sức mạnh hợp 
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pháp duy nhất trong xã hội. Nó có thể 
được sử dụng để đè bẹp bất cứ vật cản 
nào gây trở ngại cho việc thực hiện lợi 
ích của nhà nước. Nhà nước sẽ thể chế 
hóa quyền lực đó thành các điều luật, 
các quy định. Quyền lực này nếu được 
sử dụng một cách hợp lý, sẽ đem lại cho 
xã hội trật tự và sự phát triển. Nhưng 
nếu bị lạm dụng, quyền lực nhà nước sẽ 
gây ra tai họa cho xã hội. Các bằng 
chứng lịch sử cho thấy, không phải bao 
giờ sự can thiệp của nhà nước thông qua 
các quyết định, chính sách cũng đúng 
đắn và hiệu quả. Do tính nhạy cảm và 
tính dễ bị lạm dụng, quyền lực này cần 
được đặt dưới sự giám sát thường xuyên 
để có thể đưa ra những phản hồi, điều 
chỉnh kịp thời trước khi chúng có thể 
gây ra những tổn thất to lớn cho xã hội.  

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá 
trình dân chủ hóa xã hội, xây dựng nhà 
nước pháp quyền XHCN của dân, do 
dân và vì dân. Bộ máy nhà nước ở Việt 
Nam theo Hiến pháp 1992, không được 
tổ chức theo nguyên tắc phân quyền 
như các nước phương Tây, mà quyền lực 
nhà nước là thống nhất, có sự phân công 
và phối hợp giữa các cơ quan trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp (xem: 4, tr.177). Theo 
cách thiết kế này, với tư cách là cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất, về lý 
thuyết, Quốc hội có quyền lực bao trùm 
đối với hai nhánh quyền lực còn lại. 
Chính phủ và các cơ quan tư pháp 
không có thẩm quyền kiểm soát đối với 
hoạt động của Quốc hội.  

Thực tế thực thi quyền lực nhà nước 
trong những năm qua cho thấy, do thiếu 
một cơ chế kiểm soát quyền lực nhà 
nước hiệu quả, hiện tượng lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn của các công chức trong bộ 
máy công quyền nhằm mưu lợi riêng, đã 
diễn ra trong một bộ phận không nhỏ 

cán bộ đảng viên… (xem: 2, tr.263). Hàng 
trăm vụ việc đã bị đưa ra ánh sáng, trong 
đó có những vụ có sự tham gia của các 
cán bộ cao cấp như vụ PMU 18.  

 Cần nhận thức rằng, trong mô hình 
Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt 
Nam, xét về bản chất, quyền lực nhà 
nước là thống nhất, nhưng về kỹ thuật 
tổ chức và hoạt động, có sự phân công, 
phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện ba quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp (xem: 
14, tr.405). 

Nhận thấy ý nghĩa quan trọng của 
vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước 
đối với việc đảm bảo quyền lực nhà nước 
thuộc về nhân dân, Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh: “Tiếp 
tục xây dựng nhà nước pháp quyền 
XHCN, thực hiện nguyên tắc quyền lực 
nhà nước là thống nhất, có sự phân 
công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ 
quan trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp” (xem: 3, 
tr.141-142). Đây là một định hướng 
quan trọng, mở đường cho những 
nghiên cứu, tìm tòi nhằm xây dựng một 
cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước 
hiệu quả ở Việt Nam, hạn chế các hành 
vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền 
hạn của các công chức trong bộ máy 
công quyền. Nó cũng đáp ứng được yêu 
cầu của việc xây dựng một nhà nước 
pháp quyền XHCN của dân, do dân và 
vì dân ở nước ta hiện nay.  
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